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mở  đầu 

1. Lý do chọn đề tài 

Xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực chất lượng cao làm 

việc được trong một môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa.  

Ngoại ngữ chuyên ngành như “chiếc cầu nối” kinh tế và văn hoá Việt Nam với 

thế giới bên ngoài.  

Trong chiến lược phát triển 2008-2015, Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công 

nghiệp nhấn mạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nên đC đặt một 

trong những mục tiêu chính là phải trang bị cho sinh viên một năng lực ngoại ngữ 

(tiếng Anh) để có thể làm việc trong môi trường hội nhập, có khả năng tự phát triển và 

học tập suốt đời. Ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng được coi là điều kiện tiên 

quyết, là một công cụ, phương tiện đắc lực và hữu hiệu trong quá trình hội nhập và 

phát triển.  

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nhiều cuộc hội 

thảo chuyên đề đC được tổ chức ở các bậc đại học về những vấn đề như: nội dung 

chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng giáo 

viên, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu tham khảo, thậm chí cải cách phương 

pháp kiển tra, đánh giá và công nhận trình độ người học. Tuy nhiên những nỗ lực nói 

trên vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu của một thực tế xC hội năng động như hiện nay; vì 

thế có nhiều vấn đề phải xem xét lại, trong đó có vấn đề dạy và học tiếng Anh chuyên 

ngành kỹ thuật ở bậc đại học. 

Trên thực tế, mặc dù tiếng Anh được giảng dạy khá lâu và đặc biệt được quan 

tâm ở Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, song kết quả  chưa khả quan: HSSV 

sau khi hoàn thành môn tiếng Anh ở nhà trường hầu như không sử dụng được ngôn 

ngữ này như một phương tiện giao tiếp và cũng chưa đọc được tài liệu chuyên ngành. 
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Kết luận này dựa trên thực tế dạy và học tại Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

và đánh giá tổng kết của Khoa tiếng Anh năm học 2007-2008. Có nhiều nguyên nhân 

dẫn đến tình trạng này, ví dụ: giáo viên không được đào tạo lại hay không được đào tạo 

tiếng Anh chuyên ngành một cách bài bản, cơ sở vật chất còn thiếu, chưa có các 

phương pháp dạy và học thích hợp, v.v.  

Với mong muốn việc dạy học tiếng Anh đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo của trường, tôi chọn đề tài: “Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học 

môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công 

nghiệp trong giai đoạn hiện nay”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động dạy và học môn tiếng Anh chuyên 

ngành Kỹ thuật ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp phù hợp với các yêu 

cầu giáo dục đại học hiện nay nói chung và nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo cử 

nhân kỹ thuật của nhà trường nói riêng. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật tại trường Đại học Kinh 

tế  Kỹ thuật Công nghiệp. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật 

ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu các cơ sở lý luận công tác quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ. 

4.2. Khảo sát kết quả học tập môn tiếng Anh, hiệu quả sử dụng sau tốt nghiệp ở các 

khóa đào tạo cử nhân hệ chính quy từ năm 2005 đến 2009, phân tích và đánh giá thực 

trạng công tác quản lý và các hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật 

ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. 

4.3. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh 

chuyên ngành Kỹ thuật phù hợp với những yêu cầu hiện nay của nhà trường, xC hội và 

nhu cầu của người học.  

5. Câu hỏi nghiên cứu 

Đề tài tập trung trả lời câu hỏi nghiên cứu: sự bất cập của công tác quản lý hoạt 

động dạy học tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay (với những 

yêu cầu thay đổi và phát triển mới...) của nhà trường là gì? Nếu có vì sao và có giải 

pháp gì phù hợp? 
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6. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu 

6.1. ý nghĩa lý luận 

Hệ thống hóa và vận dụng lý luận quản lý giáo dục để đưa ra được cơ sở lý luận 

cho các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở bộ môn Ngoại ngữ, góp phần tăng 

cường hiệu quả ứng dụng lý luận chung vào thực tế chuyên ngành/chuyên môn cụ thể. 

6.2. ý nghĩa thực tiễn 

- Thông qua điều tra, khảo sát và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá 

những mặt mạnh, mặt yếu trong quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành 

Kỹ thuật của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp sẽ phát hiện được nguyên 

nhân liên quan đến chất lượng dạy học chưa cao. 

- Nếu các biện pháp được đánh giá khả thi ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật 

Công nghiệp thì kết quả nghiên cứu này có thể xem xét vận dụng thành công trong quá 

trình dạy học ngoại ngữ ở các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngữ có điều kiện 

tương tự. 

7. Giới hạn đề tài và phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận cơ bản của QLGD nói chung và quản lý sự thay đổi; 

quản lý hoạt động dạy học và biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh 

chuyên ngành Kỹ thuật cho sinh viên Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hệ chính 

quy tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. 

- Khảo sát kết quả học tập môn tiếng Anh, hiệu quả sử dụng sau tốt nghiệp ở các 

khóa đào tạo cử nhân hệ chính quy từ năm 2005 đến 2009, và công tác quản lý hoạt 

động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật. 

- Nghiên cứu và đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng 

Anh chuyên ngành Kỹ thuật tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trong xu 

thế đổi mới. 

8. Phương pháp nghiên cứu 

8.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

+ Phân tích, tổng hợp những lý luận có liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu của 

đề tài qua sách, báo và các tài liệu...   

+ Tham khảo Luật giáo dục, các Văn kiện của Đảng, các quy định của  Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

8.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

+ Phương pháp khảo sát, điều tra.  

+ Phương pháp thực nghiệm. 
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+ Phương pháp phỏng vấn. 

+ Phương pháp chuyên gia.  

+ Phương pháp toán thống kê, xử lý số liệu.   

8.3. Các phương pháp bổ trợ khác 

9.  Cấu trúc luận văn  

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, và khuyến nghị, luận văn được cấu trúc 

thành 3 chương. 

Chương 1. Cơ sở lý luận  

Chương 2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh 

chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. 

Chương 3. Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh chuyên ngành 

kỹ thuật tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

 

Chương 1: Cơ sở lý luận 

Để có cơ sở lý luận lý thuyết cơ bản của đề tài, trong chương 1, tôi xin trình bày 

các khái niệm cơ bản sau: 

1.1. Một số khái niệm cơ bản của đề tài.     

1.1.1. Quá trình dạy học và Quản lý quá trình dạy học  

1.1.1.1. Quá trình dạy học 

Quá trình dạy học là một hệ thống toàn vẹn, cân bằng động gồm ba thành tố cơ 

bản: khái niệm khoa học (tri thức), dạy và học. Những thành tố này tương tác với nhau 

theo một quy luật riêng, thâm nhập vào nhau, quy định lẫn nhau để thực hiện các 

nhiệm vụ dạy học nhằm đạt được chất lượng và hiệu quả dạy học.  

1.1.1.2. Quản lý quá trình dạy học 

Quản lý QTDH là quản lý một quá trình xC hội, một quá trình sư phạm đặc thù, 

nó tồn tại như là một hệ thống bao gồm nhiều thành tố cấu trúc. Quản lý QTDH là "hệ 

thống những tác động có mục đích, có kế hoạch hợp quy luật của chủ thể quản lý, 

nhằm làm cho quá trình dạy học vận hành theo đường lối của Đảng, Nhà nước, thực 

hiện được những yêu cầu của nền giáo dục xC hội trong việc đào tạo con người theo 

tiêu chuẩn của thời đại, tập trung vào hoạt động dạy học và giáo dục đưa hệ vận động 

từ trạng thái ban đầu đến mục tiêu".[42, tr.77] 

1.1.2. Quản lý hoạt động dạy học 

1.1.2.1. Hoạt động dạy [42; tr. 65] 

Dạy là sự tổ chức và điều khiển tối ưu quá trình học sinh chiếm lĩnh tri thức 



 

5

(khái niệm khoa học). Trong và bằng cách đó, hình thành và phát triển nhân cách. Chủ 

thể của hoạt động dạy là giáo viên - người tổ chức mọi hoạt động học tập của học sinh, 

người quyết định chất lượng giáo dục. Đối tượng hoạt động của giáo viên là hệ thống 

kiến thức và sự phát triển trí tuệ và nhân cách của học sinh. 

1.1.2.2. Hoạt động học [42; tr. 65]  

Học là hoạt động có đối tượng. Trong đó người học là chủ thể, khái niệm khoa 

học là đối tượng để chiếm lĩnh.   

Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy học bao gồm hai hoạt động liên quan với 

nhau: hoạt động dạy và hoạt động học. Đây là quá trình hoạt động của hai chủ thể. 

Trong đó dưới sự tổ chức, hướng dẫn và điều khiển của giáo viên, học sinh nhận thức 

lại nền văn minh nhân loại và rèn luyện hình thành kỹ năng hoạt động, tạo lập thái độ 

sống tốt đẹp. 

1.1.2.3. Quản lý họat  động dạy học  

 Quản lý hoạt động dạy học là quản lý nội dung chương trình theo mục tiêu của 

nhà trường, quản lý quá trình truyền thụ kiến thức của giáo viên, quản lý việc thực hiện 

chương trình dạy học và quản lý sự lĩnh hội kiến thức của học sinh. 

1.1.3. Đặc trưng cơ bản của dạy học ở đại học 

a) Mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị 

đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp 

tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc. [40, tr. 25]  

b) Dạy học đại học có ba nhiệm vụ cơ bản. Ba nhiệm vụ này có mối quan hệ 

chặt chẽ không thể tách rời, biểu hiện sự tương quan giữa dạy học, giáo dục và phát 

triển. [42, tr. 68]  

c) Nội dung giáo dục đại học phải có tính hiện đại và phát triển, đảm bảo cơ cấu 

hợp lý giữa kiến thức khoa học cơ bản với kiến thức chuyên ngành và các bộ môn khoa 

học Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp , bản 

sắc văn hóa dân tộc; tương ứng với trình độ chung của khu vực và thế giới. [40, tr. 26] 

d) Về bản chất, quá trình dạy học đại học là quá trình nhận thức độc đáo,  có 

tính chất nghiên cứu của sinh viên dưới sự tổ chức, điều khiển của giảng viên nhằm 

thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học.  

e) Phương pháp giáo dục đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, 

tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ 

năng thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm ứng dụng. [40, tr.26].  

f) Nội dung, phương pháp giáo dục đại học phải được thể hiện thành chương 
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trình giáo dục. Căn cứ vào chương trình khung, trường đại học xác định chương trình 

giáo dục của trường mình. [40, tr.29] 

g) Mục tiêu quan trọng nhất của việc giảng dạy ở trường đại học là dạy cách học 

cho sinh viên, trang bị cho họ những phương pháp và kỹ năng cơ bản để tăng cường 

khả năng tự học, thói quen học suốt đời. 

h) Hình thức tự học có sự hướng dẫn trực tiếp của thầy có vai trò định hướng cho 

sự hình thành các kỹ năng tự học khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường và có thể tự học 

khi họ đC tốt nghiệp ra trường.  

 

1.1.4. Đặc trưng dạy học ngoại ngữ nói chung và dạy học ngoại ngữ chuyên ngành 

1.1.4.1. Đặc trưng dạy học ngoại ngữ 

Hoạt động dạy ngoại ngữ:  

Hoạt động dạy ngoại ngữ là truyền thụ tiếng nước ngoài đó không phải để cho 

bản thân người dạy, mà là để tổ chức quá trình này cho hoạt động học ngoại ngữ  của 

học sinh. Nói cách khác, hoạt động dạy ngoại ngữ của giáo viên tạo ra nội dung cho 

hoạt động học ngoại ngữ của học sinh; còn hoạt động học ngoại ngữ  của học sinh là 

điều kiện duy trì hoạt động dạy ngoại ngữ của giáo viên. 

Hoạt động học ngoại ngữ:  

Hoạt động học ngoại ngữ trong nhà trường khác với học ngoại ngữ diễn ra trong 

đời sống thường ngày có tính tự phát như trẻ em học tiếng mẹ đẻ. Hoạt động học ngoại 

ngữ trong nhà trường mang tính chất tự giác, có mục đích, kế hoạch, chương trình – 

nội dung, biện pháp tổ chức rõ ràng.  

1.1.4.2. Đặc thù ngoại ngữ chuyên ngành  

+ Tính rõ ràng, chính xác [58, tr.79] 

+ Tính đặc thù văn hoá [58, tr.79]  

+ Tính mục đích rõ rệt [58, tr.79]  

1.1.4.3. Tiếng Anh chuyên ngành trong trường đại học 

*  Vai trò của tiếng Anh chuyên ngành 

Tiếng Anh chuyên ngành là tiếng Anh dùng cho các mục đích giao tiếp nghề 

nghiệp cụ thể. Thuật ngữ này được dùng để phân biệt với thuật ngữ tiếng Anh phổ 

thông, là ngôn ngữ phục vụ cho các mục tiêu giao tiếp thông thường trong cuộc sống 

xC hội. Sự khác nhau cơ bản giữa tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh phổ thông là 

về mặt nội dung giao tiếp mang tính chuyên ngành.  

* Mục tiêu dạy học của tiếng Anh chuyên ngành hiện nay.  
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Mục tiêu DH Tiếng Anh chuyên ngành là giúp SV đọc và viết được những gì mà 

SV cần, phù hợp với trình độ học vấn chuyên môn của họ bằng tiếng Anh. 

* Nội dung của dạy học tiếng Anh chuyên ngành 

Nội dung giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành là những bài khoá, những dạng bài 

tập, những tình huống ứng với thực tiễn... được xây dựng dựa trên những từ, những cấu 

trúc câu bằng ngoại ngữ chuyên ngành và nội dung phải thực sự phù hợp và gắn với 

chuyên ngành của người học. 

1.2. Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành  

1.2.1. Quản lý hoạt động dạy tiếng Anh chuyên ngành của giảng viên 

Quản lý hoạt động dạy học TACN cũng có những nhiệm vụ chung như quản lý 

dạy học nói chung. Tuy nhiên cũng có những đặc trưng riêng của dạy học ngoại ngữ và 

người quản lý cần chú ý để tạo điều kiện cho dạy học ngoại ngữ hiệu quả hơn. 

1.2.1.1. Quản lý các loại hồ sơ của giáo viên  

1..2.1.2. Quản lý việc phân công giảng dạy  

1.2.1.3. Quản lý việc thực hiện chương trình  

1.2.1.4. Quản lý việc chuẩn bị lên lớp của giáo viên  

1.2.1.5. Quản lý việc lên lớp của giáo viên  

1.2.1.6. Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên  

1.2.1.7. Quản lý việc triển khai tài liệu giảng dạy TACN kỹ thuật  

1.2.2. Quản lý hoạt động học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên 

Quản lý hoạt động học của SV là quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ học tập, 

nghiên cứu và rèn luyện nghề nghiệp của SV. Vì vậy, quản lý hoạt động học ngoại ngữ 

chuyên ngành của SV cũng không nằm ngoài những yêu cầu đó. 

Tiểu kết chương 1 

Nội dung của chương 1 đC đề cập đến các khái niệm cơ bản về  QLDH, quản lý 

QTDH, quản lý hoạt động DH. Đây là chương làm nổi bật được đặc trưng của DH 

ngoại ngữ nói chung và DH ngoại ngữ chuyên ngành là một hoạt động truyền thụ và 

lĩnh hội một thứ tiếng nước ngoài có mục đích, chương trình, nội dung, phương pháp, 

kế hoạch, biện pháp tổ chức rõ ràng nhằm hình thành ở người học khả năng hiểu biết, 

thu nhận, tái tạo và sử dụng ngôn ngữ được học đạt mục tiêu đC định.  

Căn cứ vào cơ sở lý luận đC trình bày ở chương 1, chương 2 sẽ phân tích thực 

trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn TACN tại trường ĐHKTKTCN. 
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Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học 

môn Tiếng Anh chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế Kỹ 

thuật Công nghiệp 

2.1. Vài nét giới thiệu về trường 

2.1.1. Vị trí chức năng, bộ máy nhà trường 

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp  là đơn vị trực thuộc Bộ Công 

Thương (trước đây là Bộ Công nghiệp), chịu sự quản lý, lCnh đạo của Bộ Công 

Thương, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo 

nguồn nhân lực cho ngành Công thương từ công nhân kỹ thuật, trung học chuyên 

nghiệp đến cao đẳng, đại học và đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên; Nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xC hội.  

2.1.2. Quy mô đào tạo của trường 

Bên cạnh đào tạo chính quy tại trường, nhà trường còn mở các hệ đào tạo tại 

chức, đào tạo liên thông, đào tạo liên kết chính quy theo địa chỉ và các lớp đào tạo bồi 

dưỡng ngắn hạn… Số lượng tuyển sinh căn cứ nhu cầu của địa phương và chỉ tiêu cho 

phép của Bộ GD&ĐT. 

2.1.3. Bộ môn Ngoại ngữ trường ĐHKTKTCN 

Bộ môn Ngoại ngữ nhà trường hiện nay gồm có 20 cán bộ giảng dạy, trong đó 

có 15 GV đang học cao học và 05 GV đC tốt nghiệp đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà 

Nội.  

2.2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành ở 

trường ĐHKTKTCN 

2.2.1. Thực trạng dạy học tiếng Anh chuyên ngành ở trường Đại học Kinh tế Kỹ 

thuật Công nghiệp 

2.2.1.1. Mục tiêu giảng dạy 

Hệ Đại học (Phụ lục 2): 

Trang bị cho SV những thuật ngữ, từ vựng về chuyên ngành kỹ thuật (Ví dụ: Cơ 

khí, Ôtô, Cơ- Điện tử, Điện, Điện tử), hiểu rõ cách sử dụng các mẫu câu, thuật ngữ của 

một số môn học trong lĩnh vực kỹ thuật bằng tiếng Anh để tạo điều kiện nâng cao trình 

độ về ngôn ngữ chuyên môn và giúp cho người học ứng xử dễ dàng hơn trong quá trình 

đọc hiểu, nghe hiểu, diễn đạt ý kiến của mình trong giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh 

và đọc dịch tài liệu chuyên ngành. 

2.2.1.2. Thực trạng tổ chức hoạt động dạy học (Phân tích số liệu điều tra) 

* Phương pháp điều tra 



 

9

 - Quan sát, phỏng vấn, trò chuyện với các giảng viên, sinh viên, các cán bộ quản 

lý bộ môn, quản lý nhà trường. 

 - Điều tra bằng phiếu hỏi:  

 + Lập hai mẫu phiếu hỏi: một cho đối tượng là giảng viên tiếng Anh; một cho 

đối tượng là sinh viên đại học chính quy khóa 1 trong nhà trường. 

 + Tiến hành điều tra 20 giảng viên tiếng Anh và điều tra bằng phiếu hỏi đối với 

194 sinh viên. 

 + Tập hợp kết quả, phân tích số liệu. 

* Phân tích kết quả điều tra 

Về tổ chức hoạt động dạy học 

a) Về mục tiêu môn học 

Mục tiêu đề ra quá cao, mục tiêu về ngoại ngữ chuyên ngành đề ra không thể 

hiện rõ mục tiêu giao tiếp. Mục tiêu đề ra quá cao so với trình độ thực tế của SV.  

b) Về nội dung dạy, chương trình, học liệu 

- Nội dung của giáo trình TACN kỹ thuật cho SV chưa phản ánh đúng bản chất 

của TACN. Việc giảng dạy TACN không nằm ngoài mục tiêu phát triển bốn kỹ năng 

ngôn ngữ của SV như khi SV học tiếng Anh đại cương.  

- Nội dung bài học chưa sát với thực tế, chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp thu kiến 

thức chuyên ngành của SV.  

c) Về nội dung tài liệu chuyên ngành 

Giáo trình TACN kỹ thuật đang được dùng trong nhà trường là giáo trình do GV 

tự biên soạn nên còn hạn chế rất nhiều về mặt nội dung, nghèo nàn về ngôn từ. Giáo 

trình TACN kỹ thuật thiếu tính hệ thống và rời rạc về nội dung, chưa thật sự đi sâu vào 

chuyên ngành của môn học.  

d) Về thời lượng 

Với thời lượng chương trình không thay đổi là 45 tiết học cho phần TACN mà 

khối lượng công việc lại tăng thêm rất nhiều. Điều này đòi hỏi GV phải lựa chọn nội 

dung, phương pháp giảng dạy, tăng cường hướng dẫn SV tự học và bản thân sinh viên 

phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành chương trình.  

e) Về đối tượng giảng dạy 

Đối tượng SV khối ngành kỹ thuật hệ chính quy là các học sinh đến từ các vùng 

miền khác nhau-với điều kiện học tập khác nhau (thành phố, nông thôn, miền núi) nên 

tất yếu có sự phân hoá đa dạng trình độ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh.  

f) Về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 

Về thiết bị hỗ trợ cho việc dạy học môn tiếng Anh, giáo viên có máy tính, máy 
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in, mạng internet nhưng chưa khai thác được nhiều phục vụ cho việc giảng dạy; sinh 

viên có cassette nghe băng trên lớp và cũng chỉ nghe những bài có sẵn trong giáo trình. 

Phòng học cũng có projector, máy chiếu, máy tính, song mỗi phòng học thường phải 

học cả ba ca nên các thiết bị trong phòng học thường xuyên bị hỏng do sử dụng với 

công suất quá tải nên gây cản trở đến tiến độ day-học. 

g) Phương pháp và môi trường dạy học ngoại ngữ 

Sự chậm trễ trong việc đổi mới quan niệm về mục tiêu dạy học ngoại ngữ 

chuyên ngành và chuyển đổi từ PPDH truyền thống sang PPDH tích cực 

(communicative methods) là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng rất 

nhiều SV không có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp. Nhà trường 

mới chỉ quan tâm đến khía cạnh mục tiêu dạy và học ngoại ngữ chuyên ngành như các 

môn học khác trong chương trình.  

h) Về tổ chức dạy học  

Trình tự giờ học diễn ra rất “truyền thống” như sau: GV vào lớp, kiểm tra sĩ số, 

giới thiệu mục tiêu bài học. Tiếp đó GV cho SV đọc từ mới, dạy ngữ pháp, lấy các ví 

dụ minh họa cho hiện tượng ngữ pháp đó. Đối với mỗi mẫu câu GV cho ví dụ bằng 

tiếng Việt để SV dịch ra tiếng Anh, sau đó là đọc và làm các bài tập trong giáo trình. 

Các GV đC áp dụng thuyết trình, phương pháp đặt câu hỏi, thảo luận nhóm hay đóng 

vai nhưng đó chỉ là hình thức thay đổi cho phù hợp với đặc thù môn học mang tính 

chất phát triển kỹ năng giao tiếp nhưng thực chất SV rất thụ động trong việc trả lời câu 

hỏi vì các câu hỏi vẫn chủ yếu xoay quanh việc hiểu và nhớ bài học như thế nào.  

i) Việc kiểm tra, đánh giá:  

Hình thức kiểm tra đánh giá kết quả của dạy học tiếng Anh cơ bản ở trường 

ĐHKTKTCN là thi nói và thi viết, nhưng với TACN vẫn chủ yếu là thi viết dưới hình thức 

trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận.  

Về hoạt động học tập của sinh viên: 

a) ý kiến của SV 

Nhận xét về chương trình học ngoại ngữ ở trường hiện nay: 72% ý kiến thấy là 

khó và quá khó, 28% thấy vừa sức. Sự chênh lệch trình độ tiếng Anh của SV trong Nhà 

trường là khá rõ. Phần lớn các em đC học tiếng Anh ở phổ thông nhưng năng lực tiếng 

Anh thực tế lại không đạt yêu cầu của mục tiêu cấp học đC đề ra.  

b) Động cơ, mục đích học TACN kỹ thuật của sinh viên 

Động cơ, mục đích học TACN của sinh viên trường ĐHKTKTCN rất khác nhau. 

Phần lớn sinh viên học TACN để vượt qua các kỳ thi. Tuy nhiên trong số này phần 

lớn mong muốn điểm thi phải đạt loại khá hoặc giỏi, còn lại một bộ phận nhỏ chỉ 
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mong không bị thi lại.  

Mục đích để tìm được một việc làm tốt trong tương lai cũng là một động lực to 

lớn trong việc học TACN của sinh viên. Mục đích học TACN để đọc sách, báo chuyên 

môn bằng tiếng Anh, và tìm hiểu văn hoá, đất nước, con người của nước nói tiếng Anh 

cũng chỉ mờ nhạt đối với sinh viên. Bên cạnh đó, cũng còn có những sinh viên không 

thể xác định được mục đích, động cơ cho việc học TACN của mình trên nghế nhà 

trường. Chính sự thiếu vắng động cơ học tập đC làm cho sinh viên dễ chán nản, mệt 

mỏi và không đầu tư thực sự vào việc học.  

c) ý thức và thái độ học tập của sinh viên   

Hầu hết các SV chưa có hứng thú khi học TACN kỹ thuật nên cũng chưa có ý 

thức và thái độ học tập tốt môn học này. Các sinh viên chưa ý thức được việc học ngoại 

ngữ là quan trọng nên các em còn lười biếng.  

d) Đánh giá kết quả của sinh viên sau khi kết thúc tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật 

Để sinh viên có được kết quả tốt trong quá trình học tập và thi cử, không chỉ cần 

có sự cố gắng nỗ lực của từng sinh viên mà còn cần đến việc tổ chức học tập hợp lý 

cho SV, phương pháp giảng dạy của giảng viên trong Bộ môn cũng cần phải được đổi 

mới sao cho phù hợp với đối tượng và nội dung giảng dạy và cần phải áp dụng những 

phương pháp giảng dạy hiện đại vào quá trình giảng dạy.  

2.2.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành ở trường 

§HKTKTCN 

2.2.2.1. Thực trạng quản lý hoạt động dạy tiếng Anh chuyên ngành của đội ngũ giảng 

viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

*  Về phía nhà trường 

a) Về quản lý mục tiêu  môn học. 

Mục tiêu môn học không đầy đủ, chi tiết, thêm vào đó, giảng viên lên lớp 

thường chỉ theo thói quen, sách có gì thì dạy nấy mà không đặt ra những mục tiêu cụ 

thể để giảng viên và sinh viên cùng hướng tới trong quá trình học tập. 

b) Về quản lý kế hoạch giảng dạy 

Dựa trên lịch giảng dạy và học tập đC được hiệu trưởng phê duyệt, hàng tuần, 

trưởng bộ môn làm việc với phòng Quản lý Đào tạo về lịch giảng chi tiết cho tuần tới 

với chính xác ngày, giờ lên lớp, tên giảng viên, giảng đường tiến hành giảng dạy.  

c) Về kế hoạch phát triển đội ngũ 

Hàng năm, phòng Tổ chức Cán bộ nhà trường đều có khảo sát về tình hình nhân 

sự, tổng hợp ý kiến  của các bộ môn và lên kế hoạch tuyển dụng.  

d) Về quản lý hoạt động giảng dạy 
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Hàng tháng, nhà trường lên kế hoạch giao ban chuyên môn với các bộ môn  

Kế hoạch thanh, kiểm tra công tác giảng dạy được tiến hành hàng năm. 

Tuy nhiên việc thanh kiểm tra nhiều khi còn mang nặng tính hình thức và việc 

giao ban chuyên môn đôi khi không được thực hiện theo kế hoạch. 

*  Về phía Bộ môn 

- Lập kế hoạch công tác, kế hoạch giảng dạy của bộ môn 

- Tổ chức giảng dạy và thực hiện các công tác khác theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch giảng dạy: duyệt giáo án, kế hoạch giảng dạy, 

đề  kiểm tra, đề thi trước khi giảng viên thực hiện trên lớp học. 

- Kiểm tra thường xuyên để có những điều chỉnh và đánh giá hiệu quả công việc 

giảng dạy và các công tác khác. 

- Trao đổi thông tin với Ban Giám hiệu và các phòng chức năng về công việc thực 

hiện ở bộ môn.  

2.2.2.2. Thực trạng quản lý hoạt động học  TACN kỹ thuật của sinh viên trường 

§HKTKTCN 

Để quản lý nề nếp học tập của sinh viên cũng như tinh thần học tập của họ 

với mônTACN kỹ thuật, các giáo viên trong Bộ môn thường kiểm tra sĩ số, đánh 

giá sinh viên qua các bài kiểm tra cũng như tinh thần xây dựng bài của họ trong 

mỗi bài giảng. Kết quả này là cơ sở để giáo viên trong Bộ môn đánh giá điểm 

quá trình 30% cho sinh viên. Tuy nhiên cách đánh giá này cũng chưa thực sự 

phản ánh đúng kết quả học TACN của sinh viên vì một số sinh viên chưa thực sự 

có thái độ nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra quá trình, vẫn còn trường hợp 

quay cóp, chép bài của bạn.... 

2.2.3. Đánh giá chung công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành 

ở trường ĐHKTKTCN 

2.2.3.1. ưu điểm 

Để quản lý hoạt động dạy học TACN kỹ thuật tốt hơn, bộ môn đC phối kết hợp 

với các phòng ban khác như Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng khảo thí 

chất lượng đưa ra những kế hoạch, biện pháp quản lý khác nhau như quản lý giờ giấc 

ra, vào lớp của GV và sinh viên, giáo án, cách ra đề thi, chấm thi... và đC thu được 

những kết quả đáng kể. 

2.2.3.2. Hạn chế  

Còn một số hạn chế đối với công tác quản lý HĐDH tiếng Anh chuyên ngành ở 

trường ĐHKTKTCN như: Việc xây dựng chương trình cũng như kế hoạch giảng dạy, sĩ số 

SV trong một lớp học ngoại ngữ quá đông, nhận thức của SV về môn học này chưa cao 
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2.3.3.3. Nguyên nhân 

Sau đây là những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế trên:

 - GV trong Bộ môn chưa lựa chọn được PP giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành 

một cách phù hợp nhằm phát huy tính tích cực học tập của SV. 

- SV chưa xác định mục tiêu và PP học tiếng Anh chuyên ngành một cách đúng đắn.  

- Số lượng SV trong một lớp học tiếng Anh của nhà trường tương đối đông. 

- Việc quản lý hoạt động giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong bộ môn còn 

nhiều bất cập, chưa theo một quy trình thống nhất, chẳng hạn như việc đánh giá kết 

quả học tập của SV. 

- Nội dung, chương trình tiếng Anh chuyên ngành còn nhiều bất cập, chưa thực 

sự phù hợp với mục tiêu đào tạo chuyên ngành cho SV. 

- Ngoài ra cần phải kể đến nguyên nhân do sự chưa đồng bộ về trang thiết bị dạy 

học hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, cũng như sự hạn chế 

về tài liệu phục vụ cho HĐDH tiếng Anh chuyên ngành. 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2, luận văn đC tìm hiều thực trạng về công tác quản lý hoạt động dạy 

TACN kỹ thuật của trường ĐHKTKTCN trong giai đoạn hiện nay. Đề tài đC đưa ra 

những hạn chế và nguyên nhân cơ bản làm cơ sở đề xuất những biện pháp quản lý hoạt 

động dạy học môn TACN kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 

 

Chương 3: những biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng 

Anh chuyên ngành kỹ thuật tại trường Đại học kinh tế kỹ 

thuật công nghiệp trong giai đoạn hiện nay 

3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh 

chuyên ngành ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp  

3.1.1. Đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp 

3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp 

3.1.3. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp  

3.2. Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành tại 

trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

3.2.1. Biện pháp 1: Cải tiến phương pháp dạy học 

3.2.1.1. ý nghĩa  của biện pháp 

Việc tìm ra một PPDH môn ngoại ngữ (tiếng Anh) sao cho có hiệu quả, giúp người 

học làm chủ được thứ tiếng nước ngoài mà họ đang theo đuổi luôn là điều trăn trở của các 
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nhà giáo học pháp và các giáo viên trực tiếp giảng dạy. Để tăng cường tính tích cực tự học 

môn TACN cho SV, vấn đề đổi mới PPDH phù hợp với những yêu cầu giáo dục ngày nay 

càng trở nên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong dạy học môn TACN. 

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp 

1. Phương pháp dạy ngoại ngữ coi hệ thống các kỹ năng cơ bản đó là mục đích, 

nội dung, phương tiện để dạy học cụ thể. Mặt khác, mục tiêu cũng quy định phương 

pháp giảng dạy, vì thế việc dạy kỹ năng đọc và viết phải đáp ứng được với mục tiêu 

đề ra là đọc và viết được những gì mà sinh viên cần, phù hợp với trình độ học vấn 

chuyên môn của họ bằng tiếng Anh, có nghĩa là phải đúng ngữ pháp tiếng Anh khi 

trình bày kiến thức chuyên môn của họ như Cơ khí, Điện, Điện tử, Ôtô...  

2. Tuy nhiên, phương pháp dạy học theo cách tiếp cận dạy giao tiếp 

(communicative methods) có nhiều lợi thế hơn so với các đường hướng dạy ngoại 

ngữ truyền thống [65, tr.93].  

3. Trong giảng dạy tiếng Anh, có các phương pháp như ngữ pháp - dịch, phương 

pháp trực tiếp, phương pháp giao tiếp và phương pháp nghe nhìn. Mỗi phương pháp 

đều có những ưu, nhược điểm riêng. Điều quan trọng là phải biết phát huy những ưu 

điểm của các phương pháp đó và hạn chế những nhược điểm của chúng và tìm ra cách 

tiếp cận mục tiêu một cách tối ưu nhất cho từng bài, từng phần cụ thể của toàn bộ 

chương trình. 

4. Quá trình dạy và học tiếng Anh chuyên ngành ở trường ĐHKTKTCN là quá 

trình học từ vựng liên quan đến chuyên ngành, ngữ pháp kết hợp chặt chẽ với thực 

hành năm kĩ năng, trong đó tập trung chủ yếu vào kỹ năng đọc và viết.  

5. Ngoài ra cũng càn cải tiến phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ 

động, tích cực, sáng tạo của HS – SV để nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp của giáo viên. 

3.2.1.3. Tiến hành thực hiện 

Bước 1: Tăng cường nhận thức đối với các cấp lCnh đạo, quản lý và giảng viên về 

"Cải tiến phương pháp dạy học" và tính cấp thiết của nó. 

Bước 2: Tổ chức thường xuyên hơn nữa các lớp tập huấn cho giảng viên với từng 

kỹ năng cụ thể  

Bước 3: Phát động rộng khắp hội thi giảng viên dạy giỏi ở các cấp, cấp Bộ môn, 

cấp trường, hoặc những buổi dự giờ ... qua đó các giảng viên có cơ hội bổ sung và điều 

chỉnh phương pháp giảng dạy của mình. 

Bước 4: Cam kết thống nhất phương pháp giảng dạy phù hợp ở bộ môn bằng 

cách yêu cầu giảng viên thực hiện các bước lên lớp theo hướng phát huy tính tích cực 

sáng tạo của sinh viên, cụ thể là theo phương pháp giao tiếp, tổ chức các hoạt động sư 
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phạm trên lớp, bám sát nội dung bài học.  

Bước 5: Các giáo viên trong Bộ môn cần có những nghiên cứu khoa học với những đề 

tài đi sâu vào phương pháp giao tiếp trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành.  

Bước 6: SV phải là chủ thể tích cực, tự giác, nỗ lực và sáng tạo; thầy cô giáo là 

những cố vấn đắc lực trong việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, điều chỉnh nhận thức 

của SV.  

3.2.1.4. Điều kiện đảm bảo thực hiện 

1. Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, 

sáng tạo của SV cần được quán triệt đến từng GV và mọi cán bộ quản lí; đồng thời cần 

phải có quy trình tổ chức chỉ đạo theo hướng: 

+ Đổi mới cách soạn giảng 

+ Đổi mới cách tổ chức một giờ lên lớp 

+ Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV nói chung và giờ lên lớp 

của GV nói riêng.  

+ Tạo điều kiện môi trường cho việc thực hiện đổi mới và khen chê kịp thời, công minh 

2. Đội ngũ GV phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức học tập, trau 

dồi chuyên môn nghiệp vụ để làm tròn sứ mệnh ngành giáo dục và xC hội giao phó.  

3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy tiếng Anh 

chuyên ngành 

3.2.2.1. ý nghĩa  của biện pháp 

Các cấp lCnh đạo nhà trường cần phải đưa ra những kế hoạch, những yêu cầu cụ 

thể thực hiện đổi mới từng bước trong điều kiện cụ thể của nhà trường hướng tới thực 

hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ phù hợp với chủ trương của Nhà nước về đổi mới 

giáo dục và hội nhập giáo dục đại học trong 

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp 

1. Đảm bảo yêu cầu có được một đội ngũ giảng viên tiếng Anh đầy đủ về số 

lượng và đảm bảo về chất lượng.  

2. Nhà trường cần xây dựng đội ngũ giảng viên theo đúng tiêu chuẩn của nhà giáo. 

3. Thường xuyên chăm lo công tác đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội 

ngũ giảng viên. 

4. Để giảng được tiếng Anh chuyên ngành đòi hỏi ở giảng viên không những 

khả năng tiếng Anh mà còn đòi hỏi ở họ những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành 

mà họ đang giảng bằng tiếng Anh.  

5. Cùng với quy mô phát triển của nhà trường với nhiều loại hình đào tạo như 

chính quy, liên thông, liên kết, tại chức nên việc xác định số lượng đội ngũ giảng 
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viên luôn song hành với quy mô đào tạo của trường.  

3.2.2.3.  Tiến hành thực hiện 

1. Tăng cường những buổi dự giờ trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên trẻ với 

những giáo viên lâu năm có kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành.  

2. Tổ chức thường xuyên hơn nữa những buổi sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh 

nghiệm cũng như phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành.  

3. Giáo viên giảng dạy nên có buổi thảo luận định kỳ với các giáo viên giảng dạy 

CN khác, với các giáo viên giảng dạy chuyên ngành môn mình dạy và với sinh viên 

đang học học phần TACN về phương pháp dạy-học tiếng Anh chuyên ngành.  

4. Mời các chuyên gia (trong nước và nước ngoài) nói chuyện chuyên đề để GV 

có điều kiện cập nhật kiến thức, mở mang thông tin, qua đó tạo cơ hội cho giảng viên 

được rèn luyện tiếng cũng như được bổ sung thêm vốn từ vựng về thuật ngữ chuyên 

ngành kỹ thuật.  

5. Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu chuyên sâu cho giảng viên thông qua hoạt 

động nghiên cứu khoa học với những đề tài liên quan tới tiếng Anh chuyên ngành. 

6. Tập huấn cho giảng viên về các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tiên 

tiến theo hướng tăng cường tính chủ động của người học.  

7. Bộ môn nên chuyên môn hoá giảng viên theo từng chuyên ngành cụ thể theo 

khả năng và thế mạnh của từng người.  

8. Bổ sung tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cho giáo viên.  

9. Tổ chức những lớp tập huấn về chuyên ngành kỹ thuật cho giáo viên ngoại 

ngữ qua những bài giảng của chuyên gia Việt Nam và nước ngoài. 

3.2.2.4. Điều kiện đảm bảo thực hiện 

Cần có sự chỉ đạo, sự quan tâm của lCnh đạo nhà trường. 

Mỗi cán bộ giảng dạy phải luôn có ý thức vươn lên trong công tác, nỗ lực tự học 

để nâng cao trình độ.  

3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường quản lý hoạt động học tiếng Anh chuyên ngành 

của sinh viên 

3.2.3.1. ý nghĩa  của biện pháp 

Quản lý hoạt động học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên thực chất là, dạy 

sinh viên cách học, nuôi dưỡng năng lực tự học, tự phát triển, giáo dục ý thức học tiếng 

Anh chuyên ngành có ý nghĩa quyết định sự thành bại của đổi mới phương pháp dạy 

học và quy trình đào tạo. 

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp: 

1. Quản lý hoạt động học tập của sinh viên trên lớp.  
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2. Quản lý hoạt động tự học của sinh viên, giáo dục ý thức học tiếng Anh 

chuyên ngành.  

3. Phối hợp với ĐTN giúp sinh viên: 

- Hình thành và phát triển nhu cầu tự học tiếng Anh và tự động học tập, nghiên cứu; 

- Tìm ra phương pháp học tập môn ngoại ngữ (tiếng Anh) 

- Cải tiến kế hoạch học tập cá nhân và tăng cường trao đổi kiến thức, kinh 

nghiệm học tập môn tiếng Anh; 

-  Đề nghị Phòng Đào tạo sắp xếp môn học, lên thời khoá biểu phù hợp tới từng 

cá nhân, thuận lợi tạo điều kiện cho SV có thời gian tự học; 

- Trang bị cho sinh viên những kỹ năng tự học môn tiếng Anh phù hợp với  yêu 

cầu giáo dục hiện nay. 

3.2.3.3. Tiến hành thực hiện 

1. Tìm hiều nhu cầu của người học để thay đổi, điều chỉnh và bổ sung tài liệu 

học tập, thay đổi cách dạy nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công việc giảng dạy.  

2. Tạo động lực học tập và môi trường học tập tích cực. Kết hợp với Đoàn Thanh 

niên, Phòng công tác Học sinh Sinh viên  tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh, các buổi 

trao đổi về kinh nghiệm học tiếng Anh, … .  

3. - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung cụ thể của từng môn học  

- Tăng cường tính nghiêm túc và công bằng trong mỗi kỳ thi ngoại ngữ, để tránh 

tình trạng quay cóp. 

- Tổ chức những buổi giao lưu, sinh hoạt ngoại khoá với nội dung “Tìm hiểu về 

tiếng Anh chuyên ngành”, có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài 

- Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh cho sinh viên 

4. - Theo dõi sát sao việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn trên lớp. 

- Quản lý việc chuyên cần của sinh viên bằng cách tính vào thang điểm quá trình 

trên lớp. 

- Yêu cầu sinh viên phải chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp.  

- Chia mỗi lớp học tiếng Anh chuyên ngành thành các nhóm. 

- Tăng cường lượng giá cuối bài, xác định mức độ hiểu bài của sinh viên để điều 

chỉnh kịp thời. 

5. - Cải tiến về nội dung đề thi tiếng Anh chuyên ngành sao cho các em không 

đọc thêm sách, không tự học thì không đạt hiệu quả cao nhất. 

- Bổ sung những đầu sách về tiếng Anh chuyên ngành để sinh viên có điều kiện 

tự học cao  hơn. 

- Các tổ chức Đoàn thể cần phối hợp với bộ môn tăng cường những buổi giao lưu 
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trên lớp cũng như trong trường về phương pháp tự học của sinh viên.  

- Kế hoạch hóa các hoạt động tự học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên. 

- Phân công học nhóm ở nhà cho sinh viên. 

- Khuyến khích sinh viên tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh  

3.2.3.4. Điều kiện đảm bảo thực hiện 

Đội ngũ giảng viên tiếng Anh phải có nhận thức, trình độ, sự nhiệt tình, tâm 

huyết của và sự kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể.  

Đổi mới trong cách giảng dạy của giảng viên.  

Nhà trường cần trích một khoản kinh phí (quỹ học tập) cho các hoạt động tập thể.  

3.2.4. Biện pháp 4: Cải tiến về kiểm tra, đánh giá 

3.2.4.1. ý nghĩa  của biện pháp 

Kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng trong hoạt động quản lý. Việc kiểm tra 

đánh giá có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây thực chất là việc theo dõi, giám sát, đánh 

giá các thành quả hoạt động và tiến hành những sửa chữa, uốn nắn nếu cần thiết. ở đây 

chủ yếu nói về công tác kiểm tra đánh giá trực tiếp đến công tác dạy học tiếng Anh  ở 

cấp bộ môn. 

3.2.4.2. Nội dung của biện pháp 

1. Thường xuyên lấy ý kiến sinh viên về hiệu quả giảng dạy của giảng viên, cũng như 

đánh giá của giảng viên về hiệu quả học tập của sinh viên để có kết quả khách quan. 

2. Thống nhất cách tính điểm quá trình môn học tiếng Anh chuyên ngành giữa 

các giảng viên trong bộ môn để tránh sự chênh lệch về điểm cho sinh viên. 

3. Chỉ đạo GV tăng cường đổi mới kiểm tra - đánh giá thường xuyên môn học đối 

với SV trong và ngoài giờ học tiếng Anh.  

- Động viên GV khuyến khích SV tích cực phát biểu, tham gia các hoạt động học 

tập nhiều lần trong buổi học bằng cách cho điểm thưởng; 

- Thúc đẩy GV tăng cường động viên, khích lệ các SV chưa mạnh dạn tham gia 

các hoạt động tích cực trên lớp có cho điểm. 

- Yêu cầu GV giao bài tập cụ thể từng bài, từng trang trong giáo trình, trong tài 

liệu tham khảo yêu cầu SV hoàn thành. GV có thể giao thêm bài tập bằng phiếu phát 

tay cho sinh viên; 

- Yêu cầu GV giao bài tập cá nhân/tuần; nhóm/tháng yêu cầu SV thực hiện và thu 

chấm điểm; 

- Giảng viên đánh giá hoạt động tự học có hướng dẫn của SV thông qua kỹ thuật 

kiểm tra – đánh giá thường xuyên, các hoạt động tích cực học tập.  

4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chuyên môn thường xuyên hàng tháng 
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chứ không chỉ đơn thuần vào cuối kỳ hay cuối năm.  

5. Quản lý nội dung thi 

6. Quản lý phương pháp lượng giá: 

7. Quản lý ngân hàng đề thi cần đạt được những yêu cầu: 

+ Sát với mục tiêu 

+ Phủ kín chương trình học. 

+ Câu hỏi chính xác, đúng ý hỏi. 

- Để ngân hàng đề thi được cập nhật, không lạc hậu, bộ môn cần phải: 

+ Quy định cho các giảng viên phải làm trước ngân hàng đề với phương pháp trắc nghiệm. 

+ Đổi mới các câu hỏi trắc nghiệm tự luận cả về nội dung và hình thức sau mỗi 

năm học. 

+ Cân đối tỷ lệ các câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho hợp lý. 

+ Thông qua bộ môn hoặc nhóm trước khi sử dụng. 

+ Đánh giá kết quả mức độ đạt được sau kỳ thi để điều chỉnh cải tiến cho tốt hơn. 

8. Quản lý đề thi: 

+ Tổ trưởng bộ môn yêu cầu giảng viên trực tiếp giảng dạy ra đề thi và sau đó 

kiểm tra nội dung đề thi, yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết. 

+ Giảng viên ra đề thi tự kiểm tra cân đối tỷ lệ các câu hỏi sao cho phù hợp với 

mục tiêu học tập. 

+ Bảo đảm bí mật đề thi. 

9. Quản lý công tác coi thi, chấm thi: 

Bộ môn phối hợp với phòng Đào tạo: 

+ Sắp xếp lịch thi hợp lý. 

+ Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong khi coi thi, kỷ luật nghiêm đối với sinh 

viên vi phạm kỷ luật, đảm bảo tính trung thực. 

+ Nâng cao chính sách bồi dưỡng đối với giảng viên trong việc ra đề thi và chấm 

thi, cũng như đối với cán bộ coi thi. 

10. Quản lý các kết quả lượng giá: 

+ Lưu bảng điểm tại bộ môn bằng phần mềm trên máy vi tính. 

+ Lưu các bài thi viết, đề thi, đáp án, thang điểm tại bộ môn. 

11. Kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy tiếng Anh của giảng viên và của bộ 

môn Ngoại ngữ. 

- Xây dựng lịch công tác, thời khóa biểu, ... 

- Lập kế hoạch tiến hành thường xuyên việc thanh tra, kiểm tra hành chính giáo vụ 

và hoạt động giảng dạy. 
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- Thu thập ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên tiếng Anh. 

- Đánh giá chất lượng công tác, kết quả giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng 

viên từng học kỳ, từng năm. 

- Quản lý chặt chẽ hoạt động giảng dạy ở cấp bộ môn bằng việc thông qua giáo án, 

kế hoạch bài giảng, việc dự giờ, sinh hoạt chuyên môn thường xuyên, … 

12. Kiểm tra đánh giá hoạt động học tập của sinh viên trong quá trình học ngoại ngữ 

13. Kiểm tra đánh giá hoạt động của các phòng ban chức năng phục vụ công tác 

dạy học tiếng Anh. 

3.2.4.3. Tiến hành thực hiện 

Để tiến hành thực hiện quản lý giảng viên tiếng Anh thực hiện các nội dung trên 

của KT-ĐG thì cần phải xây dựng quy trình KT-ĐG theo các bước sau: 

Bước 1: Thành lập nhóm chuyên gia gồm các GV cùng dạy môn tiếng Anh để 

xây dựng quy trình KT-ĐG 

Bước 2: Tổ chức tập huấn cho nhóm chuyên gia 

Bước 3: Tổ chức xây dựng quy trình KT-ĐG 

Bước 4: Tổ chức hội thảo có sự tham gia của các GV có liên quan đến môn học, 

SV đang học môn này. 

Bước 5: Sau hội thảo, tổ chức hoàn chỉnh quy trình KT-ĐG để nghiệm thu và 

ban hành.  

Khi có quy trình KT-ĐG, cần quản lý, kiểm tra  việc thực hiện quy trình KT-ĐG. 

3.2.4.4. Điều kiện đảm bảo thực hiện 

Bên cạnh sự nỗ lực của các cán bộ quản lý và giảng viên nhà trường, cần có quy 

trình, kế hoạch, lịch công tác của các đơn vị chức năng.  

3.2.5. Biện pháp 5: Tổ chức biên soạn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành 

3.2.5.1. ý nghĩa  của biện pháp: 

Việc chọn giáo trình là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất 

bại của một chương trình giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành. Các chương trình phải 

được xây dựng trên cơ sở lý thuyết nội dung trong đó tập trung vào việc rèn kỹ năng 

đọc hiểu và cung cấp một lượng từ vựng chuyên ngành kỹ thuật nhất định tạo điều kiện 

để sinh viên có thể đào sâu kiến thức chuyên môn của mình thông qua sách vở, báo trí 

và các tài liệu đọc bằng tiếng Anh.  

3.2.5.2. Nội dung của biện pháp 

1. Giáo trình phải bám sát được mục tiêu chương trình theo hướng giao tiếp.  

2. Các bài tập trong giáo trình phải được thiết kế tạo ra một môi trường để người 

học sử dụng tiếng Anh tích cực và hứng thú. 

3. Các bài đọc phải cung cấp những kiến thức và từ vựng kỹ thuật được cập nhật 
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mới nhất 

4. Phần nghe phải giúp sinh viên vận dụng cả 4 kỹ năng ngôn ngữ vào các tình 

huống thực tế. 

5. Đi kèm với giáo trình nên có các tài liệu hỗ trợ như: sách bài tập, đĩa CD, 

audio, CD video....với các chủ đề phù hợp với các ngành học.  

3.2.5.3. Tiến hành thực hiện 

1. Có sự cộng tác của hai nhóm giáo viên chuyên ngữ  

2. Nội dung của giáo trình nên đi sâu vào nội dung chuyên ngành hơn là các bài 

đọc hiểu chọn lọc có nội dung liên quan tới ngành học.  

3. Tuỳ vào đặc trưng của mỗi ngành học mà thiết kế mỗi  một đơn vị bài trong 

giáo trình theo một cấu trúc phù hợp. 

4. Đối với các môn học đòi hỏi sinh viên phải thực hành một số kỹ năng, nên 

lồng ghép các bài tập thực hành trong giáo trình để sinh viên có thể kết hợp lý thuyết 

và thực hành và bố trí giờ thực hành cho sinh viên.  

5.  Thành lập Hội đông kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của giáo trình sau mỗi 

học kỳ hoặc năm học  

6. Giáo viên biên soạn giáo trình chú ý thiết kế phần lời giải cho các bài tập 

trong giáo trình. 

7. Giáo viên biên soạn tài liệu nên giới thiệu một số wedsites trên mạng internet 

cho sinh viên vào thao khảo thông tin liên quan đến nội dung bài học.  

8. Giới thiệu các tự điển chuyên ngành  

9. Thiết kế phần phụ lục từ vựng chuyên ngành theo chủ điểm hoạc theo từng 

đơn vị bài để sinh viên tham khảo thêm. 

10. Nhà trường có thể tận dụng nguồn nhân lực sẵn có để thành lập đội ngũ giáo 

viên giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành chủ đạo  

11. Giáo trình TACN thể hiện tính hệ thống và gắn kết với môn học chuyên 

ngành của sinh viên hơn là sản phẩm sưu tầm, cắt ghép từ những nguồn tài liệu khác 

dưới dạng những bài đọc theo chủ điểm rời rạc. 

3.2.5.4. Điều kiện đảm bảo thực hiện: 

Cần có quy trình, kế hoạch và sự thống nhất chung của các giáo viên trong bộ môn.  

Nhà trường cần tăng kinh phí để đầu tư vào việc biên soạn giáo trình nhằm nâng 

cao chất lượng dạy- học. 

3.3. Thăm dò tính cấp thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp 

Do thời gian nghiên cứu có hạn, chưa có điều kiện thực nghiệm để kiểm chứng 

tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp nêu trên. Tôi đC lấy ý kiến trưng cầu 
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của các đồng chí đại diện Ban Giám hiệu, các Phòng ban, Bộ môn và giảng viên trực 

tiếp giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành tại trường ĐHKTKTCN. Qúa trình khảo 

sát được tiến hành theo các bước sau đây: 

* Bước 1: Lập phiếu điều tra   

*Bước 3: Phát phiếu điều tra: 

* Bước 4: Thu phiếu điều tra và xử lý dữ liệu. 
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Bảng 3.1: Kết quả đánh giá về tính cấp thiết của các biện pháp 

S
T
T 

Biện pháp 

Tính cấp thiết 

Rất cần Cần 
Không 

cần 
SL % SL % SL % 

1 Cải tiến phương pháp dạy học 25 62,5 15 37,5 0 0 

2 
Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ 
giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành 37 92,5 3 7,5 0 0 

3 
Tăng cường quản lý hoạt động học tiếng 
Anh chuyên ngành của sinh viên 

31 77,5 9 22,5 0 0 

4 Cải tiến về kiểm tra, đánh giá 9 22,5 31 77,5 0 0 

5 
Tổ chức biên soạn giáo trình tiếng Anh 
chuyên ngành 30 75 10 25 0 0 

 

Bảng 3.2 : Kết quả đánh giá về tính khả thi của các biện pháp 

S
T
T 

Biện pháp 

Tính cấp thiết 

Rất cần Cần 
Không 

cần 
SL % SL % SL % 

1 Cải tiến phương pháp dạy học 36 90 4 10 0 0 

2 
Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ 

giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành 
38 95 2 5 0 0 

3 
Tăng cường quản lý hoạt động học tiếng 

Anh chuyên ngành của sinh viên 
36 90 4 10 0 0 

4 Cải tiến về kiểm tra, đánh giá 37 92,5 3 7,5 0 0 

5 
Tổ chức biên soạn giáo trình tiếng Anh 

chuyên ngành 
35 87,5 5 23,5 0 0 

 

Nhận xét: 

- Kết quả điều tra cho thấy trên 90% số người được hỏi ý kiến cho rằng các biện 

pháp đưa ra là có tính khả thi. 

- Các ý kiến đều đồng ý với các biện pháp đC đưa ra và cho rằng đây là những 

biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành hết sức cần thiết ở 

Trường ĐHKTKTCN. 

- Số ý kiến đánh giá theo các tiêu chí của từng biện pháp là hợp lý, mang tính xây 

dựng, tích cực, khách quan và tính thực tiễn. 
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3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Tất cả những biện pháp nêu trên có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ bổ sung cho 

nhau trong quá trình dạy học tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật tại Trường Đại học 

Kinh tế  Kỹ thuật Công nghiệp. Những biện pháp đưa ra đều mang tính khả thi, phù 

hợp với thực tế của nhà trường. 

Tiểu kết chương 3 

Chương 3 luận văn đC đề xuất được bốn biện pháp quản lý hoạt động dạy học 

môn TACN kỹ thuật tại trường ĐHKTKTCN trong giai đoạn hiện nay. Các biện pháp 

nêu trên đều được các thành viên trong nhà trường đánh giá là cần thiết và khả thi.  

 

Kết luận và khuyến nghị 

1. Kết luận 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn tôi đC đề ra 5 biện pháp quản lý có tính khả thi 

trong quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành ở trường ĐHKTKTCN như 

sau: 

Biện pháp 1: Cải tiến phương pháp dạy học  

Biện pháp 2: Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy tiếng Anh 

chuyên ngành 

Biện pháp 3: Tăng cường quản lý hoạt động học tiếng Anh chuyên ngành của sinh 

viên 

Biện pháp 4: Cải tiến về kiểm tra, đánh giá 

Biện pháp 5: Tổ chức biên soạn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành 

Tuy nhiên căn cứ vào tình hình hiện nay của trường ĐHKTKTCN, những biện 

pháp cụ thể sau nên được ưu tiên thực hiện nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý 

hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành ở trường. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ Công thương 

Cần có quy định đồng bộ về nội dung và hướng dẫn sử dụng chương trình, giáo 

trình hợp lý  

Cần có quy định thống nhất về nội dung và hướng dẫn sử dụng chương trình, giáo 

trình 

Cho phép các trường nhiều cơ hội lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy cho 

phù hợp với nhiều nhóm đối tượng sinh viên khác nhau nhằm tạo động lực học cho mỗi 

cá nhân và chất lượng toàn khóa học.  
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Cần kết hợp với trường và các bộ môn cải tiến công tác tổ chức thi và kiểm tra 

đánh giá. 

2.2. Đối với Bộ Giáo dục và  Đào tạo 

Bộ giáo dục nên tăng cường giám sát việc thực hiện dạy học ngoại ngữ ở cấp phổ 

thông trung học một cách chặt chẽ, có chất lượng  

Cần có những phối kết hợp tổ chức giữa Bộ Công thương và Bộ Giáo dục và Đào 

trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ sư phạm cho 

đội ngũ giảng viên của trường.  

2.3. Đối với trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

Cần chia nhỏ lớp học ngoại ngữ với số lượng sinh viên vừa đủ (35 đến 40 sinh 

viên trong một lớp)  

Cần có những tác động và chính sách khuyến khích giảng viên Bộ môn bổ sung 

và chỉnh sửa bộ giáo trình tiếng Anh chuyên ngành một cách đồng bộ  

Thư viện cần có đủ các đầu sách phục vụ cho giảng viên và sinh viên trong quá 

trình dạy và học ngoại ngữ. 

Nhà trường cần trang bị cho Bộ môn ngoại ngữ thêm một số trang thiết bị giảng 

dạy hiện đại như: máy laptop, máy chiếu projector, màn hình, phòng học tiếng….  

 Cần quan tâm hơn đến chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên. 

 Tăng cường cho giáo viên ngoại ngữ giao lưu, trao đổi với bộ môn Ngoại ngữ của 

các trường bạn (trong và ngoài nước). 

  Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng cán bộ công chức, nên duy trì việc 

kiểm tra ngoại ngữ hoặc khuyến khích thi ngoại ngữ để cộng điểm  

 Chú trọng tổ chức các hoạt động học tập cho sinh viên, tăng cường chế độ bồi 

dưỡng cho giảng viên  

Phối hợp chặt chẽ giữa đào tạo, công tác quản lý sinh viên và các bộ môn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


